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Hiệu quả các biện pháp can thiệp phòng chống sốt rét 
tại tỉnh Lai Châu sau phân vùng dịch tễ sốt rét năm 2009 

 
VŨ TRƯỜNG SƠN - Sở Y tế Nam Hà 

LÊ VĂN BÀO - Học Viện Quân y 
NGUYỄN MẠNH HÙNG - Viện SR, KST, CT Trung ương 

TÓM TẮT 
Sau thời gian thực hiện các giải pháp can thiệp (2004 - 

2009), tình hình sốt rét tại tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển 
biến tích cực: 

- Số xã và số dân trong vùng sốt rét lưu hành đều giảm 
với tỷ lệ tương ứng là 12,20% và 19,41%. Đặc biệt số xã và 
số dân trong vùng sốt rét lưu hành nặng giảm mạnh, tỷ lệ 
tương ứng là 31,43% và 36,60%. 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét, bệnh nhân sốt rét lâm sàng, 
bệnh nhân sốt rét lâm sàng là trẻ em... đều giảm dần qua các 
năm.  

- Số bệnh nhân sốt rét có ký sinh trùng sốt rét còn cao ở 
các năm nhưng có xu hướng giảm ở những năm sau. Số loài 
ký sinh trùng sốt rét P.falciparum giảm mạnh ở năm cuối, 
trong khi loài P.vivax giảm ít hơn. 

Từ khóa: sốt rét, tỉnh Lai Châu. 
Summary 
After the implementation of intervention measures 

(2004 - 2009), the situation of malaria in Lai Chau 
province has many positive changes: 

- The town and the region's population of malaria 
decreased with the proportion is 12.20% and 19.41%. 
Specially, the number of communes and people in the 
circulation of severe malaria decreased, the 
corresponding ratio is 31.43% and 36.60%. 

- Total number of malaria patients, patients with 
clinical malaria, clinical malaria patients are children... 
decreased over the years. 

- The number of malaria patients with malaria 
parasites was still high but. 

Keywords: malaria, Lai Chau 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Phân vùng dịch tễ sốt rét (DTSR) ở tỉnh Lai Châu 

năm 2009 được triển khai tại 98 xã/phường, thị trấn 
dựa trên các yếu tố sinh địa cảnh, hồi cứu các chỉ số 
sốt rét (SR), muỗi truyền bệnh SR…từ năm 2004 - 
2008 và đề xuất các giải pháp phòng chống sốt rét 
thích hợp cho từng vùng. 

Từ kết quả phân vùng DTSR trên, dân số cần được 
bảo vệ bằng các biện pháp phòng chống sốt rét là 
327.244 người nhưng trước mắt cần tập trung vào 3 
vùng sốt rét lưu hành nhẹ, vừa và nặng với dân số cần 
bảo vệ là 232.754 người chiếm tỷ lệ 71,13% dân số 
toàn tỉnh. Để đánh gi  ̧hiệu quả các giải pháp can thiệp 
phòng chống SR tại tỉnh Lai Châu, chúng tôi tiến hành 
so sánh kết quả phân vùng DTSR can thiệp năm 2009 
với kết quả phân vùng DTSR can thiệp năm 2003 tại 
tỉnh Lai Châu. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu: 
- Đối tượng nghiên cứu: Một số yếu tố về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế-xã hội; các chỉ số về bệnh sốt rét; các 

chỉ số về muỗi truyền bệnh sốt rét…tại tỉnh Lai Châu, 
qua 2 lần phân vùng DTSR năm 2003 và năm 2009. 

- Chất liệu nghiên cứu: Báo cáo kết quả phân vùng 
DTSR can thiệp tỉnh Lai Châu năm 2003 và năm 2009. 

- Địa điểm nghiên cứu: Toàn bộ 98 xã/phường, thị trấn 
của tỉnh Lai Châu. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ 1/2011 - 12/2011. 
2. Phương pháp nghiên cứu: 
- Phương pháp phân tích số liệu thứ cấp: Phân tích các 

số liệu về phân vùng DTSR, về bệnh sốt rét, muỗi 
truyền bệnh sốt rét..tại tỉnh Lai Châu năm 2003 và năm 
2009. 

- Đánh giá hiệu quả: Thực hiện các giải pháp can 
thiệp phòng chống bệnh sốt rét tại tỉnh Lai Châu từ 
năm 2003 - 2009. 

Các giải pháp can thiệp gồm:  
+ Truyền thông - GDSK, vận động nhân dân nằm 

màn.  
+ Phát hiện, điều trị, quản lý bệnh nhân SR, người 

mang KSTSR. 
+ Tẩm màn bằng hoá chất, giám sát DTSR. 
+ Củng cố y tế cơ sở, điểm kính. 
+ Cấp thuốc SR cho đối tượng đi rừng, ngủ rẫy... 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Sự phân bố và mức độ lưu hành bệnh sốt 

rét năm 2003 và năm 2009 
Vùng 
dịch tễ 
sốt rét 

Số xã/phường Dân số 

2003 2009 Tăng, 
giảm 2003 2009 Tăng, giảm 

Vùng I: 
không 
có SR 

lưu 
hành 

0 0 - 0 0 - 

Vùng 
II: 

nguy cơ 
SR 

quay 
trở lại 

16 26 
Tăng 10 

xã 
(62,50%) 

52.330 94.490 
Tăng 

42.160 
(80,57%) 

Vùng 
SR 
lưu 

hành 

82 72 
Giảm 10 

xã 
(12,20%) 

288.808 232.754 
Giảm 

56.054 
(19,41%) 

Vùng 
III: 

SRLH 
nhẹ 

17 7 
Giảm 10 

xã 
(58,82%) 

63.897 24.605 
Giảm 

39.292 
(61,49%) 

Vùng 
IV: 

SRLH 
vừa 

30 41 
Tăng 11 

xã 
(36,67%) 

105.310 132.334 
Tăng 

27.024 
(25,66%) 

Vùng 
V: 35 24 Giảm 11 

xã 119.601 75.815 Giảm 
43.786 
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SRLH 
nặng 

(31,43%) (36,61%) 

Cộng 
toàn 
tỉnh 

98 98  341.138 
 327.244 

Giảm 
13.894 

(4,07%) 
Kết qủa bảng 1 cho thấy: Sau 5 năm thực hiện các 

biện pháp PCSR tích cực, thích hợp cho thấy mức độ 
lưu hành bệnh SR toàn tỉnh đã có thay đổi: Tổng số xã 
nằm trong vùng SRLH năm 2009 đã giảm hơn năm 
2003 là 10 xã (từ 82 xuống 72 xã). Tổng số dân số 
sống trong vùng SRLH là 232.754 người giảm 56.054 
người (19,41%). Số xã thuộc vùng SRLH nặng giảm 
31,43%, dân số sống trong vùng SRLH nặng giảm 
36,61%. Số xã và số dân sống trong vùng SRLH vừa 
đều tăng tương ứng là 36,67% và 25,66%, do số xã 
giảm từ vùng SRLH nặng xuống vùng SRLH vừa. Số 
xã và dân số sống trong vùng SRLH nhẹ đều giảm 
tương ứng là 58,82% và 61,49%; vì vậy đưa số xã và 
dân số sống trong vùng Nguy cơ SR quay trở lại đều 
tăng tương ứng là 62,50% và 80,57%. 
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Biểu đồ 1: Diễn biến tình hình sốt rét tại Lai Châu từ 2004 – 

2009 
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Biểu đố 2. Diễn biến số lượng bệnh nhân sốt rét có KSTSR 

từ 2004-2009 
 
Kết quả biểu đồ 1 và 2 cho thấy: 
- Tổng số BNSR có xu hướng giảm dần ở những 

năm cuối. 
- Số BNSRLS cũng giảm dần qua các năm. 
- Đặc biệt số BNSRLS ở lứa tuổi trẻ em < 5 tuổi đều 

giảm dần qua các năm, số BNSRLS ở lứa tuổi từ 5 - 14 
tuổi cũng giảm dần ở các năm sau. 

- Số BNSR có KSTSR còn cao ở tất cả các năm 
nhưng có xu hướng giảm dần ở các năm sau. Số 
BNSR có KSTSR ở trẻ em < 5 tuổi cũng giảm dần ở 
các năm sau. Số BNSR có KSTSR ở lứa tuổi từ 5 - 14 

tuổi đều có xu hướng giảm và giảm mạnh ở các năm 
cuối. 

- Số lượng loài KSTSR P.falciparum có phân bố ở 
các năm nhưng giảm dần và giảm mạnh ở năm cuối 
(2009). Trong khi đó loài P.vivax có giảm nhưng giảm 
ít hơn. 

BÀN LUẬN 
Sau 5 năm thực hiện các biện pháp PCSR thích 

hợp và tích cực, cho thấy mức độ lưu hành bệnh SR 
toàn tỉnh đã có thay đổi: Tổng số xã nằm trong vùng 
SRLH năm 2009 đã giảm hơn năm 2003 là 10 xã (từ 
82 xuống 72 xã). Tổng số dân số sống trong vùng 
SRLH là 232.754 người giảm 26.155 người. Số xã 
thuộc vùng SRLH nặng giảm 31,43%, dân số sống 
trong vùng SRLH nặng giảm 36,61%. Số xã và số dân 
sống trong vùng SRLH vừa đều tăng tương ứng là 
36,67% và 25,66% so với năm 2003, do số xã giảm từ 
vùng SRLH nặng xuống vùng SRLH vừa. Số xã và dân 
số sống trong vùng SRLH nhẹ đều giảm tương ứng là 
41,17% và 61,48%; vì vậy đưa số xã và dân số sống 
trong vùng Nguy cơ SR quay trở lại đều tăng tương ứng 
là 62,50% và 80,60%. 

Phân tích, đánh gi̧  và so sánh số liệu diễn biến 
tình hình SR toàn tỉnh từ năm 2004 đến năm 2009 cho 
kết quả như sau:  

- Tổng số BNSR ở giai đoạn này có xu hướng giảm 
dần ở những năm cuối; năm 2004 có 5650 trường hợp, 
năm 2005 có 4792, năm 2006 là 5686 trường hợp, 
nhưng năm 2009 chỉ còn 3132 trường hợp. 

- Số BNSRLS cũng giảm dần qua các năm. 
- Đặc biệt số BNSRLS ở lứa tuổi trẻ em < 5 tuổi đều 

giảm dần qua các năm, năm 2004 có 156 trường hợp, 
năm 2009 chỉ còn 43 trường hợp. 

- Số BNSRLS ở lứa tuổi từ 5 - 14 tuổi cũng giảm 
dần ở các năm sau. 

- Số BNSRLS là phụ nữ có thai có giảm từ 22 
trường hợp năm 2004 xuống còn 2 trường hợp ở 2 năm 
2008, 2009. 

- Số BNSR có KSTSR còn cao ở tất cả các năm 
nhưng có xu hướng giảm dần ở các năn sau; những 
năm đấu giai đoạn là 507 trường hợp (năm 2005), 920 
trường hợp (năm 2006), năm 2007 là 528 trường hợp 
nhưng đến năm 2009 chỉ còn 133 trường hợp. 

- Số BNSR có KSTSR ở trẻ em < 5 tuổi cũng giảm 
dần ở các năm sau. 

- Số BNSR có KSTSR ở lứa tuổi từ 5 - 14 tuổi đều 
có xu hướng giảm và giảm mạnh ở các năm cuối, từ 
110 trường hợp (2005) xuống 11 trường hợp (2009). 

- Số lượng loài KSTSR P.falciparum có phân bố ở 
các năm nhưng giảm dần và giảm mạnh ở năm cuối 
(2009). Trong khi đó loài P.vivax có giảm nhưng giảm 
ít hơn. 

KẾT LUẬN 
Sau thời gian thực hiện các giải pháp can thiệp 

(2004 - 2009), tình hình sốt rét tại tỉnh Lai Châu có 
nhiều chuyển biến tích cực: 

- Số xã và số dân trong vùng sốt rét lưu hành đều 
giảm với tỷ lệ tương ứng là 12,20% và 19,41%. Đặc 
biệt số xã và số dân trong vùng sốt rét lưu hành nặng 
giảm mạnh, tỷ lệ tương ứng là 31,43% và 36,60%. 
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- Tổng số bệnh nhân sốt rét, bệnh nhân sốt rét lâm 
sàng, bệnh nhân sốt rét lâm sàng là trẻ em... đều giảm 
dần qua các năm.  

- Số bệnh nhân sốt rét có ký sinh trùng sốt rét còn 
cao ở các năm nhưng có xu hướng giảm ở những năm 
sau. Số loài ký sinh trùng sốt rét P.falciparum giảm 
mạnh ở năm cuối, trong khi loài P.vivax giảm ít hơn. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI 40-60 TUỔI  

TẠI 5 XÃ THUỘC HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 
 

VŨ PHONG TÚC, TRẦN ĐÌNH THOAN  
Trường Đại học Y Thái Bình 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả được tiến hành từ 

tháng 2 đến tháng 6 năm 2009 với cỡ mẫu là 926. Mục 
tiêu nghiên cứu là đánh gi̧  thực trạng tăng huyết áp ở 
người dân trong độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi tại 5 xã thuộc 
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình chúng tôi thu được 
kết quả sau: Tỷ lệ tăng huyết áp ở người dân trong độ 
tuổi 40 đến 60 tuổi là 24,2%. Tăng huyết áp (THA) giai 
đoạn I chiếm 11,6%, THA giai đoạn II chiếm 9,8%, tiền 
THA chiếm tỷ lệ 33,8%, tỷ lệ THA tăng dần theo các 
độ tuổi. Tỷ lệ THA ở nam cao hơn nữ lần lượt là 31,2% 
so với 20,9%. Tỷ lệ THA cao nhất ở nhóm tuổi 55 - 60 
là 36,1%, giảm dần ở nhóm 50-54 tuổi là 20,2 %, nhóm 
45 - 49 tuổi là 21,9%, nhóm 40 - 44 tuổi là 8,8%. 

Kết luận: Tỷ lệ tăng huyết áp ở người từ 40 đến 60 
tuổi chiếm tỷ lệ khá cao với tỷ lệ THA tăng dần theo 
các độ tuổi. 

Từ khoá: Tăng huyết áp, 40-60 tuổi. 
summary 
The descriptive epidemiologic study was 

implemented from February to June 2009 with sample 
size was 926 subjects. Objective was to assess the 
situation of hypertension among people from 40 to 60 
years old at 5 communes of Kienxuong District, 
Thaibinh Province. Our results showed that: 
Hypertension rate among people from 40 to 60 years 
old was 24.2%. Hypertension periods with the first 
period, second period and pre-hypertension period 
were 11.6%, 9.8% and 33.8%, respectively. 
Hypertension rate among male was higher than that 
among female (31.2% and 20.9%, respectively). 
Comparing by age group showed the rates of 
hypertension in 55-60 years old, 50-54 years old, 45-
49 years old and 45-49 years old were 31.6%, 20.2%, 
21.9% and 8.8%, respectively. 

Conclusion: Hypertension rate among people from 
40 to 60 years old was high percentage with the 
increasing by age groups. 

Keywords: Hypertension, 40-60 years old. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tăng huyết áp (THA) là một trong những bệnh lý 
tim mạch phổ biến, ngày càng tăng và nguy hiểm, THA 
gây ra khoảng 4,5% gánh nặng bệnh tật chung toàn 
cầu, bệnh thường gặp ở các nước phát triển, cũng như 
các nước đang phát triển [1, 2]. Qua các cuộc điều tra 
dịch tễ học THA tại các tỉnh cũng như khu vực ở Việt 
Nam cho thấy tỷ lệ mắc bệnh xu hướng tăng lên, tỷ lệ 
THA trên cộng đồng người Kinh năm 1992 là 11,7% và 
trên cộng đồng miền Bắc Việt Nam năm 2002 là 
16,3%, ở Thành phố Hà Nội năm 2002 là 23,2% [1, 2]. 
Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ chính của nhồi máu 
cơ tim, suy tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ, các thử nghiệm 
lâm sàng cũng như thực tế lâm sàng đã chứng minh 
việc điều trị THA làm giảm nguy cơ do bệnh tim mạch 
rất đáng kể. Người ta gọi THA là kẻ giết người thầm 
lặng không những về mặt sức khoẻ trở nên trầm trọng 
hơn mà còn về mặt tài chính thì tăng chi phí khám và 
điều trị [1, 2]. Người mắc bệnh THA phải điều trị kiên 
trì, liên tục tránh xa các yếu tố nguy cơ làm THA và 
phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc điều trị 
cũng như những biến chứng nguy hiểm của bệnh [4, 5]. 

Huyện Kiến Xương là một huyện nông nghiệp của 
tỉnh Th i̧ Bình, số người trong độ tuổi trung niên từ 40 
đến 60 tuổi chiếm tỷ lệ 22,6%, việc điều tra về tình 
trạng THA ở độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi nhằm góp phần 
bảo vệ nâng cao đời sống sức khoẻ ở cộng đồng, với lý 
do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục 
tiêu: Mô tả thực trạng tăng huyết áp ở người từ 40-60 
tuổi tại 5 xã nông nghiệp thuộc huyện Kiến Xương tỉnh 
Thái Bình. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm, đối tượng và thời gian nghiên cứu 
1.1. Địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện tại 5 xã: Bình Minh, 

Đình Phùng, Thanh Tân, Bình Nguyên, Vũ Lễ thuộc 
Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu 
Người dân trong độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi. 
1.3. Thời gian nghiên cứu 


